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Thuyết minh báo cáo tài chính Hợp nhất 

Quý 1 năm 2015 
 

I-ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
   

   1.Hình thức sở hữu vốn:  

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần được thành 

lập tại Việt Nam theo Quyết định số 686/QĐ/BNN - TCCB ngày 22/03/2004 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103004779 ngày 02/07/2004 sửa đổi lần 2 

ngµy 29/5/2008 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, sửa đổi lần 3 ngày 

23/11/2012 chuyển mã số doanh nghiệp thành 0101508664, sửa đổi lần 4 ngày 

18/8/2014 thay đổi vỗn điều lệ thành 108.000.000.000 đồng. 

  Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp có trụ sở chÝnh tại số 72 Đường 

Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Toàn bộ phần sản xuất và phần 

lớn khối văn phòng hoạt động tại  Lô 3, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc hồi, Thanh 

trì, Hà nội.  

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần do các cổ 

đông góp vốn và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam. 

Vốn điều lệ của Công ty là: 108.000.000.000đồng. 

   

   2. Lĩnh vực kinh doanh: 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm: sản xuất và thương mại 

 

   3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính: 

- In bản đồ, sách báo, văn hoá phẩm, tem nhãn bao bì và các tài liệu phục 

vụ cho sự phát triển của các ngành kinh tế. 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in.,... 

- Kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê. 

 

   4. Cấu trúc doanh nghiệp:  

 Công ty có đầu tư 100% vốn; tỷ lệ biểu quyết 100%  vào 2 công ty con: 

- Công ty TNHH bao bì APP Hưng yên: vốn đầu tư 27.000.000.000 đồng 

(Hai mươi bảy tỷ đồng) 

- Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC: vốn đfầu tư 5.400.000.000 

đồng (Năm tỷ, bốn trăm triệu đồng) 
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II- KỲ KẾ TOÁN, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 

1. Kỳ kế toán: 

    Kỳ kế toán hàng năm bắt đầu từ ngày 1/1; kết thúc ngày 31/12 

    Kỳ báo cáo quý 1/2015 của Công ty bắt đầu từ ngày 1/1/2015 đến  ngày 

31/3/2015 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND) 

 

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG: 

1. Chế độ kế toán áp dụng: 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán  doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 

số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : 

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (“VAS”) và các văn 

bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Báo cáo tài chính được lập và 

trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực 

hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. . 

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính theo hình thức chứng từ 

ghi sổ. 

     IV- Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính: 

 Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo 

cáo tài chính riêng của công ty mÑ và báo cáo tài chính của các công ty con do 

Công ty mẹ kiểm soát được lập cho cùng kỳ kế toán. Việc kiểm soát đạt được 

khi công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các 

công ty nhận đầu tư nhằm thu lợi ích từ hoạt động của các công ty này. 

   Báo cáo tài chính của công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với báo 

cáo tài chính của công ty mẹ. Trong trường hợp cần thiết báo cáo tài chính của 

các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại 

công ty mẹ và các công ty con là giống nhau. 

 Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua hoặc bán đi 

trong kỳ được trình bày trong báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc 

cho đến ngày bán các khoản đầu tư ở công ty đó. 

 Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu kể cả các khoản lãi chưa thực hiện 

phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại trừ khi hợp nhất báo cáo tài chính 

 Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản 

thuần không nắm giữ bởi cổ đông công ty và được trình bày ở mục riêng trên 

bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. 

 

V- Các chính sách Kế TOÁN áP DỤNG: 

1.Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:   

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt 
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Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ.  

Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi 

theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố vào 

ngày kết thúc niên dộ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào chi phÝ  

tài chính hoặc doanh thu tài chính và được kết chuyển vào  Báo cáo Kết quả hoạt 

động kinh doanh trong kú. 

   

 2.Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: 

Các khoản đầu tư vào Công ty con mà Công ty nắm quyền kiểm soát được 

trình bày theo phương pháp giá gốc.  

Các khoản lợi nhuận mà Công ty mẹ nhận được từ Công ty con được ghi vào 

kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty mẹ. 

Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư 

và được trừ vào giá trị đầu tư. 

    

3.Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: 

 Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi 

sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự 

phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi. 

 Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập theo Thông tư 228/2009/TT-

BTC ngày 7/12/2009 và Thông tư sửa đổi bổ sung số 89/2013/TT-BTC ngày 

28/6/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ trích lập, sử dụng các khoản dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và 

bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại đơn vị. 

    

4.Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 

Nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc, 

trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính 

theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí 

mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có 

được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.  

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Giá trị nguyên vật liệu xuất kho được xác định theo phương pháp bình quân gia 

quyền tháng. 

Thành  phẩm tồn kho ngày 31/3/2015 được xác định bằng 70% giá bán 

thực tế của các sản phẩm tương ứng (tương đương giá thành công xưởng). 

Sản phẩm dở dang tại ngày 31/3/2015 được  kiểm kê thực tế tại từng bộ 

phận và xác định giá trị bằng giá trị thực tế của các sản phẩm hoàn thành tương 

ứng. 
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 5.Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định :  

Tài sản cố định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá 

trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá 

trị còn lại.  

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan 

khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.   

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo quy ®Þnh 

tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính ban hành chế độ 

quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. 

Thời gian khấu hao ước tính như sau: 

 

   Loại tài sản   Thời gian khấu hao 

   Năm 

Nhà xưởng, vật kiến trúc  3-16 

Máy móc, thiết bị  3-10 

Phương tiện vận tải  3-10 

Thiết bị, dụng cụ quản lý  3-4 

    

6.Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài 

chính hiện tại và các năm tiếp theo được ghi nhận là chi phí trả trước và phân bổ dần 

vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm gồm có: 

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn và có thể sử dụng trong nhiều kỳ 

kế toán;  

- Các chi phí trả trước dài hạn khác. 

 Việc tính và phân bổ chi phí trả trước được căn cứ vào tính chất, mức độ từng 

laọi để chọn phương pháp và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý. 

Phương pháp phân bổ là  theo phương pháp đường thẳng.    

    

7.Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: 

 Các khoản nợ phải trả được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ, 

có đầy đủ chứng từ gốc ghi nhận quá trình phát sinh các khoản nợ và quá trình 

thanh toán. 

    

8.Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: 

Chi phí đi vay từ các khoản vay ngắn hạn và trung hạn được hạch toán vào 

chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh. Trừ chi phí đi vay liên quan trực 

tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của 

tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế 

toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay” 
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Chi phí đi vay được tính vào giá trị của tài sản (được vốn hoá) cần có thời 

gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng, bao gồm các khoản lãi tiền 

vay; phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản 

chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.  

    

9.Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: 

Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh trong kỳ kế toán như tiền điện; tiền 

nước; tiền lãi vay của hợp đồng vay trung hạn, nhưng được trả sau kỳ kế toán được 

ghi nhận vào chi phí phải trả để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi 

phí trong kỳ kế toán. 

Khi các chi phí đó được thanh toán, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán 

tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch 

 

10.Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:        

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của Chủ sở 

hữu. 

Thặng dư  vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ 

hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, 

phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. 

Vốn khác của chủ sở hữu được bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố 

thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các Nhà đầu tư dựa 

theo tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích 

lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật Việt Nam. 

    

11.Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 

Doanh thu bán hàng: 

           Doanh thu được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện: hàng hoá đã 

được chuyển quyền sở hữu gắn liền với phần lớn rủi ro và lợi ích, khách hàng chấp 

nhận thanh toán và phát hành hoá đơn. Công ty đã xác định được chi phí liên quan 

đến giao dịch bán hàng. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ: 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó đã 

được xác nhận, khách hàng đã chấp nhận viết hoá đơn và thanh toán. Trường hợp 

việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ 

theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của 

kỳ đó.   
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Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và 

các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng 

thời 2 điều kiện sau: 

- Khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;  

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ 

tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn 

  

12.Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận giảm trừ doanh thu: 

    Là các giảm trừ do hàng bị lỗi khách hàng trả lại theo biên bản phản hồi; có 

phiếu nhập kho và khách hàng viết hoá đơn trả lại. 

 

13.Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: 

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính 

- Chi phí cho vay và đi vay vốn 

- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái các nghiệp vụ phát sinh liên quan 

đến ngoại tệ. 

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ  

với doanh thu hoạt động tài chính. 

 

14. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: 

 Các khoản chi phí được ghi nhận bao gồm: 

- Chi phí phục vụ trực tiếp cho quá trình bán hàng, quá trình quản lý trong 

kỳ. 

 

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu 

nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.  

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm tài chính là 22% theo 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

 Các loại thuế khác được áp dụng theo các Luật thuế hiện hành tại Việt 

Nam 
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VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày 

trong bảng cân đối kế toán: 
 

1- Tiền  
Chỉ tiêu 31/12/2014 31/03/2015

VN§ VN§

Tiền mặt 215,813,659          165,330,716           
Tiền gửi NH kỳ hạn dưới 3 tháng 2,300,000,000       500,000,000           
Tiền gửi ngân hàng 26,330,839,082     26,454,079,789      
Tổng 28,846,652,741     27,119,410,505      

 
 
2- Hàng tồn kho  
 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/03/2015
VN§ VN§

Nguyên liệu, vật liệu 39,954,498,711             53,325,173,526                
Công cụ, dụng cụ 879,996,062                  1,123,748,062                  
Chi phí SXKD dở dang 5,350,690,908               1,504,617,188                  
Thành phẩm 5,242,029,999               3,458,247,863                  
Hàng hoá 7,194,408,023               7,474,970,071                  
Tổng 58,621,623,703             66,886,756,710                

 
 
5- Tài sản cố định hữu hình  

Néi dung

 Nhà cửa,

 vật kiến trúc 

 Máy móc,

thiết bị 

 Phương tiện,

vận tải 

 Thiết bị dụng

 cụ quản lú Tổng
VN§ VN§ VN§ VN§ VN§

Nguyên giá
Tại ngày31/12/2014 52,457,966,884    272,393,336,567    13,744,935,347       2,709,164,462      341,305,403,260    

Tăng trong kỳ 11,558,700,000      11,558,700,000      
Giảm trong kỳ 2,341,092,394        2,341,092,394        
Tại ngày 31/3/2015 52,457,966,884    281,610,944,173    13,744,935,347       2,709,164,462      350,523,010,866    
Giá trị hao mòn luỹ kế
Tại ngày 31/12/2014 23,701,225,469    151,263,921,441    5,909,177,437         1,619,777,924      182,494,102,271    

Trích khấu hao kỳ 1,506,612,075      13,987,450,011      785,031,276            121,260,000         16,400,353,362      
Giảm trong kỳ 2,341,092,394        2,341,092,394        
Tại ngày 31/3/2015 25,207,837,544    162,910,279,058    6,694,208,713         1,741,037,924      196,553,363,239    
Giá trị còn lại

Tại ngày 31/12/2014 27,250,129,340    116,811,828,194    7,050,726,634         968,126,538         158,811,300,989    
Tại ngày 31/3/2015 27,250,129,340    118,700,665,115    7,050,726,634         968,126,538         153,969,647,627    

 
6- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 

 Quý 1 năm 2015, Công ty có 02 khoản đang hạch toán vào tài khoản tài 

sản dở dang dài hạn:  

1 - Tiền trúng quyền sử dụng đất dịch vụ tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi 

theo quyết định số 4110/QĐ-STC ngày 19/9/2009. Số dư của hạng mục đầu tư 
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này đến 31/12/2014 là 1.688.400.000đồng. Số dư này được chuyển tiếp đến 

31/3/2015. 

2- Giá trị tay kê giấy tự động lắp bổ sung cho máy Flexo Galus đang chạy 

thử chờ bàn giao, nghiệm thu trị giá 912.621.500đồng                                       
 
7- Đầu tư  vào công ty con 

31/12/2014 
VND 

31/3/2014 
VND 

Công ty TNHH Bao bì APP 
Hưng Yên(sở hữu 100% 
vốn) 27 000 000 000 27.000.000.000 
Công ty TNHH công nghệ 
chống giả DAC (Sở hữu 
100% vốn) 

5.400.000.000 5.400.000.000 

Tổng cộng 32.400.000.000 32.400.000.000 
 
8- Chi phí trả trước dài hạn 
 

          

31/03/2014

VN§
Tại ngày 31/12/2014 2,938,451,758                     

Tăng trong kỳ 1,612,679,608                     
Phân bổ vào chi phí trong kỳ 1,757,087,547                     
Tại ngày 31/3/2015 2,794,043,819                     

Chỉ tiêu

 
Chi phí trả  trước dài hạn phát sinh trong kỳ được phâm bổ theo phương 

pháp đường thẳng, thời gian phân bổ được xác định theo tính chất chi phí có tính 
đến thực tế các năm trước. 
 
9- Các khoản vay và nợ ngắn hạn: 
Chỉ tiêu 31/12/2014 31/03/2015

VN§ VN§

Vay ngắn hạn 36,273,205,506         40,939,696,636             
Gốc vay dài hạn đến hạn -                                 
Tổng 36,273,205,506         40,939,696,636              
10- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:  
 

31/12/2014 31/03/2015

VN§ VN§

ThuÕ

ThuÕ GTGT 1,138,965,421          161,910,388               
Thuế xuất nhập khẩu
Thuế thuê đất 339,835,866               
Thuế TNCN 66,268,947               22,509,435                 
Thuế TNDN 7,573,581,842          3,958,498,480            
Các loại thuế khác 846,811,452             966,759,042               
Tổng 9,625,627,662          5,449,513,211            
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11- Chi phí phải trả: 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/03/2015

VN§ VN§
Lãi vay phải trả
Chi phí phải trả khác 356,798,549            13,636,362                     
Cộng 356,798,549            13,636,362                      
 
12- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/03/2015

VN§ VN§

Tài sản thừa chờ sử lý
Kinh phí công đoàn 1,170,715,419          1,204,759,109          
BHYT, BHXH 48,987,056               71,317,696               
Các khoản phải trả, phải nộp khác 905,498,745             23,761,424,377        
Phải thu khác(dư có) 39,254,428               40,337,664               
Cộng 2,164,455,648          25,077,838,846         
13- Các khoản vay dài hạn và nợ dài hạn:  

 Vay dài hạn thể hiện các khoản vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà nội, PGD  Ba Đình gồm: 

- Theo Hợp đồng tín dụng trung hạn số1503LAV201400025 ngày 

27/01/2014 , mục đích mua máy máy in  Flexo Gallus, số dư ngày 31/03/2015 

Tổng cộng các khoản vay trên có số dư như sau: 

 
 

Chỉ tiêu 
31/12/2014 

VND 
31/03/2015 

VND 
Vay trung hạn ngân hàng 5.000.000.000 5.000.000.000 

 
 
14- Vốn chủ sở hữu  

a) Thay đổi trong vốn chủ sở hữu   
 

Néi dung

Vốn đầu tư

 của chủ

 sở hữu

Thặng dư

 vốn

Quỹ đầu tư

phát triển

Quỹ dự phòng

 tài chính

Lợi nhuận sau

 thuế chưa

 phân phối

A 1 2 3 4 5

Số dư 31/12/2014 108,000,000,000   14,860,929,638   44,514,749,419   6,822,978,943     49,492,423,731   

Tăng vốn năm nay

Lợi nhuận tăng trong kỳ 24,290,976,693   14,892,214,922   

Chia cổ tức trong kỳ 21,600,000,000   

Giảm vốn trong kỳ khác 6,822,978,943     21,064,495,232   

Số dư 31/3/2015 108,000,000,000   14,860,929,638   68,805,726,112   -                      21,720,143,421   

 
(*) trong đó giảm khác bao gồm:  - Ttrích lập các quỹ: 19.880.511.044đ 

  

 



 

 

 

 
10

b)Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu   
 

Chi tiết 
 

Vốn đã góp 
 31/12/2014   31/3/2015 

 VND  %  VND  % 
 
Cổ đông lớn:   
- Công ty chứng khoán 
NHTMCP Ngoại Thương Việt 
Nam 
- Cổ đông khác 

 
  
 
20 000 000 000 
 
65 812 500 000  

 
 

 
 
 

18.52 
 
81.25 

  
 
 
 20 000 000 000 
  
88 000 000 000 

 
 

 
   
 
18.52 
 
81.48 

        
        

Tổng  81.000.000.000       100   108.000.000.000       100  

 
15 - Doanh thu  

 
Chỉ tiêu Quý 1-2014  Quý 1-2015 

 VND   VND  

                       Cộng 145.022.159.552  185.879.510.265 

        + Doanh thu bán thành phẩm 137.952.323.244  181,172,696,657 
        + Doanh thu bán hàng hóa, vtư 5.548.325.514  5,395,326,116 
        + Doanh thu cung cấp dịch vụ 1.521.510.794  1,395,401,886 

 
16- Các khoản giảm trừ doanh thu: 

 
Chỉ tiêu Quý 1-2014  Quý 1-2015 

 VND   VND  

       - Các khoản giảm trừ 44.205.944  125.957.708 
          + Chiết khấu thương mại    
          + Giảm giá hang bán    
          + Hàng bán bị trả lại 44.205.944  125.957.708 

  
  17- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 
Chỉ tiêu Quý 1-2014  Quý 1-2015 

 VND   VND  

 
Cộng 

 
144.977.953.608 

 
185.753.552.557 

        + Doanh thu bán thành phẩm 137.908.117.300  181.046.738.949 
        + Doanh thu bán hàng hóa, vtư 5.548.325.514  5,395,326,116 
        + Doanh thu cung cấp dịch vụ 1.521.510.794  1,395,401,886 

 
18- Giá vốn hàng bán 

 
Chỉ tiêu Quý 1-2014  Quý 1-2015 

 VND   VND  

 121.487.324.600  153.877.534.949 
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19- Doanh thu hoạt động tài chính 
 

Chỉ tiêu Quý 1-2014  Quý 1-2015 

 VND   VND  

Doanh thu hoạt động tài chính  1.684.013.242  150.231.614 

 
20- Chi phí hoạt động tài chính  

 
Quý 1-2014  Quý 1-2015 

  VND    VND  

Chi phí lãi vay 445.682.365  345.395.758 

Lỗ chênh lệch tỉ giá     10.705.919 

Tổng 445.682.365  356.101.677 

 
21- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  

Chỉ tiêu Quý 1-2014 Quý 1-2015 

  VND   VND  

Tổng thu nhập năm  13.308.779.975 18.850.713.402 

Trong đó: Lợi nhuận các công ty con 
chuyển về 

 810.000.000 

Thu nhập chịu thuế   18.040.713.402 

Thuế phải nộp theo suất thuế TNDN 22% 3.264.088.071 3.958.498.479 

Thuế phải nộp 3.264.088.071 3.958.498.479 

     
Lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc  

 
 
 
 
 
 

   Nguyễn Thị Thuỷ                    Tạ Thị Tuyết Nga                    Nguyễn Thành Nam 

 
 
 
 


